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         Sè   06  /NQ-§H§C§                     
Gia Lai, ngày 21 tháng 4 năm 2010


nghị quyết

đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
công ty cổ phần sông đà 4
Căn cứ:

· Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

· Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 26/10/2007 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sông Đà 4 trực thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 4.
· Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2009.

· Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 ngày 21 tháng 4 năm 2010.

· Biên bản kiểm phiếu các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Sông Đà 4.

quyết nghị 

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009

· Tổng giá trị SXKD thực hiện:
TH 383 tỷ/KH 341 tỷ đạt 112%

· Doanh thu thực hiện:

TH 415 tỷ/KH 304 tỷ đạt 137%


· Nộp ngân sách Nhà nước:
TH 14 tỷ/KH 13 tỷ đạt 108%

· Lợi nhuận thực hiện:

TH 19,1 tỷ/KH 18,4 tỷ đạt 104%

· Tỷ lệ cổ tức:



12%

· Thu nhập tiền lương bình quân: 3,8 triệu đồng/người/tháng

· Thực hiện đầu tư:


TH 31 tỷ/KH 35 tỷ đạt 89%

2. Trích khấu hao tài sản cố định:  22,1/25 tỷ đồng, đạt 71,5% KH năm.

3. Báo cáo phân phối lợi nhuận và cổ tức

· Lợi nhuận trước thuế



: 19.135.635.913 đồng

· Thuế thu nhập doanh nghiệp


:   4.809.493.579 đồng

· Thuế TNDN được miễn, giảm

:       68.291.752 đồng

· Thuế thu nhập doanh nghiệp

:  4.741.201.827 đồng

· Lợi nhuận phân phối



: 14.326.142.334 đồng

Phân phối lợi nhuận:

· Các quỹ doanh nghiệp: 5.394.434.085 đồng = 37,65% lợi nhuận phân phối


Trong đó:

· Quỹ đầu tư phát triển


: 2.529.205.619 đồng

· Thuế TNDN được miễn, giảm

:      68.291.752 đồng
· Trích quỹ đầu tư phát triển (17,18%)
: 2.460.913.867 đồng
· Quỹ dự phòng tài chính (10 %)

: 1.432.614.233 đồng

· Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)
: 1.432.614.233 đồng

· Lợi nhuận chia cổ tức: 9.000.000.000 đồng

4. Tỷ lệ chia cổ tức: 12% = 9.000.000.000/75.000.000.000 x 100%.
5. Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2010

· Các chỉ tiêu kinh tế chính:

· Tổng giá trị SXKD:



402 tỷ đồng,

· Doanh thu:





341 tỷ đồng,

· Lợi nhuận:





  23,15 tỷ đồng,

· Tỷ lệ cổ tức:





  12 %,

· Thu nhập tiền lương bình quân:


4,5 triệu đồng/người/tháng,

· Giá trị đầu tư:




143 tỷ đồng,

Trong đó: 

* Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công
: 115 tỷ đồng
* Đầu tư trụ sở




:   19 tỷ đồng

* Đầu tư góp vốn TĐ Hà Tây


:     9 tỷ đồng

6. Đối với việc tăng vốn diều lệ

Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 75 tỷ lệ 103 tỷ:
· Giá trị vốn điều lệ tăng thêm: 28.000.000.000 đồng, tương ứng với 2.800.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

· Khối lượng cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ: 2.800.000 cổ phần
· Phương án phát hành:

+
Chào bán 2.500.000 cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 (tức là cổ đông hiện hữu sở hữu 3 cổ phần, được quyền mua 1 cổ phần phát hành thêm), với giá bán 10.000 đồng/cổ phần.

+
Chào bán cho cán bộ quản lý điều hành trong công ty với số lượng 300.000 cổ phần, với giá bán 12.000 đồng/cổ phần. 
· Số cổ  phần chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

· ĐHĐCĐ  ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm.

(có phương án phát hành kèm theo)

7. Đối với việc chuyển trụ sở Công ty:

-
Thông qua phương án chuyển trụ sở điều hành của Công ty từ số 20 Phạm Văn Đồng, Tp Pleiku, Gia Lai về Tòa nhà HH4 đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

8. Đối với việc cổ phần hóa Nhà máy thuỷ điện IaGrai 3

· Thông qua phương án cổ phần hóa Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 4- Nhà máy thủy điện Iagrai3 thành Công ty cổ phần thủy điện Ia Grai 3.

· ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị lập phương án và báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyên thông qua hoặc phê duyệt.

· Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi trên theo phương án đã được các cơ quan chức năng có thầm quyền thông qua hoặc phê duyệt.

9. Sửa đổi Điều lệ

7.1. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - trụ sở đăng ký của Công ty – theo địa chỉ mới khi Công ty chuyển trụ sở điều hành từ tỉnh Gia Lai về TP Hà Nội.
7.2. Bổ sung Điều 4 “Phạm vi kinh doanh và hoạt động” như sau: Công ty có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của Tập đoàn Sông Đà, các cam kết hợp đồng kinh tế với Tập đoàn Sông Đà và doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Sông Đà; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp của Tập đoàn Sông Đà với tư cách thực hiện quyền chi phối đối với doanh nghiệp.

7.3. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi nội dung tại Điều 5 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với số vốn điều lệ và số cổ phần lưu hành tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành từng giai đoạn phát hành và tiến hành đăng ký thày đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định sau khi kết thúc đợt chào bán theo phương án tăng vốn điều lệ.

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp nhận được kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Sông Đà 4. 

11. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị vay vốn phục vụ SXKD thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 

§H§C§ uỷ quyÒn cho Hội đồng quản trị được huy động vốn phục vụ SXKD năm 2010 của Công ty với hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sỡ hữu trên 3 lần và đảm bảo bảo toàn nguồn vốn và sinh lời.

12. Báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009. Dự toán tổng mức thù lao năm 2010:

10.1.
Thù lao năm 2009:

-
Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS là: 612.000.000 đồng, 

-
Tổng mức chi thù lao HĐQT, BKS là: 612.200.000 

Trong đó:


+ Tiền lương và thù lao Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 240.000.000 đồng.

+ Thành viên HĐQT, trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng x 5 người x 12 tháng = 300.000.000 đồng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng x 2 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

10.2.
Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 là: 660.000.000 đồng 

Trong đó:

+ Tiền lương và thù lao Chủ tịch HĐQT: 24.000.000 đồng x 12 tháng = 288.000.000 đồng

+ Thù lao Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng x 5 người x 12 tháng = 300.000.000 đồng

+ Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng x 2 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

Trường hợp tỷ lệ thực hiện < 100% kế hoạch, thì khoản lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành.


Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010 tại các công trường, để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế; Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.


Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:




   TM. đại hội đồng cổ đông
· Thành viên HĐQT;



            Chủ tịch hđqt
· Thành viên BKS





(đã ký)
· Đơn vị trực thuộc;

· Phòng chức năng;

· UBCK NN;

· Sở GDCK HN;

· Website Cty;

· Lưu HĐQT.
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